
 

 

 

 

Nguyễn Chí Hải (chủ biên). Lịch sử 
kinh tế Việt Nam và các nước. Tp. Hồ 
Chí Minh: Đại học quốc gia thành phố Hồ 
Chí Minh, 2006, 392 tr., Vb 44397. 

 Nội dung sách tập trung trình bày 
một cách có hệ thống thực tiễn phát 
triển kinh tế của Việt Nam và các nước 
trên thế giới qua các giai đoạn lịch sử, 
giúp người đọc tiếp thu những bài học 
kinh nghiệm từ thực tiễn phát triển 
kinh tế ở Việt Nam và một số nước tiêu 
biểu trên thế giới, phục vụ cho công cuộc 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta 
hiện nay. 

 Sách gồm hai phần. 

 Phần I trình bày về lịch sử kinh tế 
các nước qua các bước phân tích phương 
pháp, đối tượng, nhiệm vụ của việc 
nghiên cứu lịch sử kinh tế. Tác giả cũng 
trình bày về quá trình hình thành và 
phát triển của kinh tế các nước tư bản 
chủ nghĩa. Những ví dụ điển hình được 
đi sâu tìm hiểu trong sách là nền kinh tế 
Mỹ và kinh tế Nhật Bản. Tổng kết quá 
trình phát triển kinh tế các nước xã hội 
chủ nghĩa, các tác giả cũng phân tích các 
ví dụ điển hình là Liên Xô và Trung 
Quốc. Cuối phần một là những phân tích 
về kinh tế của khu vực các nước đang 
phát triển và các nước Đông Nam ¸. 

 Phần II phân tích lịch sử kinh tế 
Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử như: 
thời kỳ nguyên thuỷ, thời kỳ dựng nước, 
thời kỳ phong kiến, thời kỳ Pháp thuộc, 
thời kỳ kháng chiến chống thực dân 
Pháp, thời kỳ đất nước tạm thời bị chia 
cắt làm hai miền, và thời kỳ xây dựng 
đất nước theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa. 

 Cuối sách là phần Phụ lục và danh 
mục Tài liệu tham khảo. 

 Hoàng Dũng 

Văn hoá thông tin. Quy luật 
âm nghĩa và những đơn vị gốc 
tiếng Việt. H.: Văn hoá Thông tin, 
2006, 127 tr., Vb 44371. 

 Trong cuốn sách này, tác giả tìm 
hiểu về cội nguồn của ngôn ngữ tiếng 
Việt và từ những nghiên cứu đó đã đi 
đến những phát hiện mới về quy luật âm 
nghĩa và những đơn vị gốc trong tiếng 
Việt. Đây là những đóng góp quan trọng 
để giúp mỗi người Việt Nam nhận thức 
sâu hơn tiếng mẹ đẻ của mình - một 
ngôn ngữ giàu chất âm nhạc. Tác giả 
chứng minh cho sự tương ứng giữa âm 
với nghĩa trong phương thức cơ bản tạo 
từ của tiếng Việt từ những đơn vị gốc 
được tạo ra, đồng thời cũng nêu ra đặc 
trưng của quy luật âm nghĩa trong tiếng 
Việt. 

 Sách gồm 4 chương. 

 Chương 1 trình bày về sự tương ứng 
giữa âm với nghĩa của nguyên âm và vần 
có cùng nguyên âm, mô tả hệ thống các 
khuôn vần có sự tương ứng giữa âm với 
nghĩa. 

 Chương 2 giới thiệu những quy tắc 
của sự tương ứng giữa âm với nghĩa 
trong sự tạo từ láy và phân tích một vài 
ví dụ cụ thể. 

 Chương 3 đề cập tới sự tương ứng 
giữa âm với nghĩa mang tính khoa học 
trong cách tạo từ tiếng Việt. 

 Chương 4 phân tích sự tương ứng 
giữa âm với nghĩa phụ âm đầu, tổng hợp 
ý nghĩa của phụ âm đầu của khuôn vần. 
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 Cuối sách là phần Kết luận và danh 
mục Tài liệu tham khảo. 

 minh đức 

Tống Quốc Đạt, Nguyễn Bình 
Giang. Kinh tế học siêu vĩ mô: Cơ sở 
khoa học của sự phát triển đuổi kịp 
các nước tiên tiến. H.: Giao thông vận 
tải, 2006, 503 tr., Vb 44547. 

 Cuốn sách đề cập tới những vấn đề 
kinh tế học ở tầm vĩ mô có liên quan tới 
nhu cầu phải có sự tổ chức xã hội thích 
hợp và có những nguồn lực lớn về tư bản, 
khoa học công nghệ nhằm phục vụ sự phát 
triển đất nước trong thời kỳ hiện nay. 

 Sách gồm bảy chương. 

 Chương 1 trình bày về bí mật của sự 
phát triển thần kỳ về kinh tế, lý giải tại 
sao cùng xuất phát điểm như nhau nhưng 
lại có những nước có được bước phát triển 
nhảy vọt. Các tác giả nêu ra thực tế rằng 
có một kinh tế học mới mà những vấn đề 
của nó vượt ra khỏi biên giới quốc gia, 
thậm chí có tác động toàn cầu. 

 Chương 2 nêu ra đặc điểm mới của 
kinh tế thị trường hiện đại, của tư bản 
hiện đại, nhấn mạnh đến chủ thể điều 
hành của kinh tế siêu vĩ mô, chỉ ra bản 
chất của tiền tệ, lý giải theo một cách 
khác những vấn đề lý thuyết và thực tiễn 
hiện nay. 

 Chương 3 đề cập đến hoạt động kinh 
tế siêu vĩ mô là sản xuất tiền ảo, biến tiền 
ảo thành tư bản. Các tác giả cũng nghiên 
cứu về việc sản xuất và vận hành các 
thiết chế của kinh tế siêu vĩ mô như: thị 
trường và các chủ thể của kinh tế siêu vĩ 
mô và sản xuất tư bản hậu công nghiệp 
đẳng cấp cao; từ đó vạch ra hình thái của 
Học thuyết mới về phát triển. 

 Chương 4 khảo sát về những hạn chế 
của nhà nước trong nền kinh tế hiện đại 
về tầm hoạt động, về việc tạo ra tiền và 
việc tạo ra tư bản đẳng cấp cao. 

 Chương 5 nêu lên thành công kinh tế 
và xã hội tại các nước có đảng độc quyền 
lãnh đạo ở Đông á và Đông Nam á, trong 
đó vạch rõ sứ mệnh của đảng độc quyền 
lãnh đạo trong kinh tế thị trường hiện 
đại, khẳng định rằng xã hội nào có được 
đảng độc quyền lãnh đạo thì xã hội đó có 
cơ may rất lớn để tiến hành điều hành 
kinh tế siêu vĩ mô, do đó sẽ đem lại khả 
năng to lớn cho sự phát triển đuổi kịp các 
nước phát triển hơn. 

 Chương 6 nghiên cứu về hình thái 
của chủ nghĩa khoa học hiện đại trong đó 
có Đổi mới tư duy và hình thái tư duy 
hiện đại, Hình thái hiện đại của chủ 
nghĩa duy vật lịch sử trên các lĩnh vực 
sản xuất,… 

 Chương 7 nêu ra vài nét về cuộc 
chiến tranh kinh tế toàn cầu hiện nay, 
vấn đề phát triển điều hành kinh tế siêu 
vĩ mô, định hình mục tiêu và thế mạnh 
phát triển… 

 Cuối sách là phần Phụ lục và danh 
mục tài liệu tham khảo. 

 Hải ninh 

Nguyễn Văn Tuyến. Giao dịch 
thương mại của ngân hàng thương 
mại trong điều kiện kinh tế thị 
trường ở Việt Nam. H.: Tư pháp, 2005, 
231 tr., Vb 44105. 

 Cuốn sách đề cập tới những vấn đề 
của hoạt động giao dịch thương mại ngân 
hàng trong điều kiện kinh tế thị trường 
tại Việt Nam hiện nay. 

 Sách gồm 5 chương. 

 Chương 1 trình bày những vấn đề lý 
luận về giao dịch thương mại của ngân 
hàng thương mại, bao gồm khái niệm, 
những đặc trưng và các khía cạnh pháp lý 
cơ bản. 

 Chương 2 giới thiệu các giao dịch 
thương mại của ngân hàng thương mại 
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trong lĩnh vực huy động vốn đặc biệt là 
giao dịch vay vốn của ngân hàng thương 
mại từ tổ chức tín dụng khác trên thị 
trường liên ngân hàng và trong việc phát 
hành những giấy tờ có giá. 

 Chương 3 phân tích những vấn đề 
giao dịch thương mại của ngân hàng 
thương mại trong lĩnh vực cấp tín dụng. 

 Chương 4 giới thiệu về giao dịch mở 
tài khoản tiền gửi thanh toán và việc 
cung ứng các dịch vụ thanh toán (gồm 
khái niệm cơ bản, cơ chế hình thành, thực 
trạng pháp luật điều chỉnh vấn đề trên...). 

 Chương 5 đề cập tới phương hướng 
hoàn thiện pháp luật điều chỉnh giao dịch 
thương mại của ngân hàng thương mại 
với các mục tiêu, nguyên tắc cơ bản, đồng 
thời đề xuất một số giải pháp cụ thể. 

 Cuối sách là danh mục tài liệu tham 
khảo. 

 Minh Đức 

Lê Văn Tư. Nghiệp vụ ngân hàng 
quốc tế. H. : Thống kê, 2005, 876 tr., 
Vb 43962.  

 Trong xã hội toàn cầu hoá, mọi hoạt 
động thương mại, sản xuất và đầu tư 
ngày càng mang tính chất quốc tế hoá ở 
nhiều quốc gia. Chính sự toàn cầu hoá 
nền kinh tế thế giới đã làm tăng luồng 
giao dịch trong hoạt động tài chính, tiền 
tệ giữa các nước. Một nền kinh tế mở, tiến 
tới hội nhập quốc tế phải được một cơ cấu 
tài chính hiện đại vững mạnh hỗ trợ, 
trong đó có hệ thống ngân hàng thông 
qua nghiệp vụ ngân hàng quốc tế làm 
hậu thuẫn. Nghiệp vụ ngân hàng quốc tế 
của hệ thống ngân hàng phát triển sẽ 
thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động xuất nhập 
khẩu của nước đó, đồng thời là nhân tố 
tích cực kích thích sự luân chuyển các 
luồng vốn đầu tư quốc tế vào nước mình. 

 Cuốn sách giới thiệu các cơ chế cơ 
bản của nghiệp vụ ngân hàng quốc tế, 

cũng như các kỹ thuật trực tiếp rút ra từ 
các cơ chế này, nhằm đáp ứng nhu cầu 
của các nhà hoạt động ngân hàng, các 
nhà xuất nhập khẩu, các nhà nghiên cứu 
và các bạn đọc quan tâm. 

 Sách gồm 4 chương. 

 Chương I giới thiệu về hoạt động tài 
trợ ngoại thương và nghiệp vụ ngân hàng 
quốc tế của ngân hàng thương mại trong 
nền kinh tế, trong đó nêu rõ sự cần thiết 
khách quan của hoạt động xuất nhập 
khẩu trong nền kinh tế, mối quan hệ giữa 
hoạt động xuất nhập khẩu với hoạt động 
kinh doanh quốc tế của ngân hàng 
thương mại; vai trò của tài trợ ngoại 
thương và nghiệp vụ ngân hàng quốc tế 
của ngân hàng thương mại trong nền 
kinh tế; hoạt động tài trợ xuất nhập 
khẩu, hoạt động thanh toán quốc tế; kinh 
doanh ngoại hối của ngân hàng thương 
mại. 

 Chương II giới thiệu về các nghiệp vụ 
tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu, trong đó 
nêu rõ sự ra đời và phát triển, vai trò của 
các hình thức tín dụng tài trợ xuất nhập 
khẩu; một số hình thức tài trợ ngoại 
thương của Pháp; các hình thức tín dụng 
tài trợ xuất nhập khẩu tại các ngân hàng 
thương mại Việt Nam hiện nay. 

 Chương III giới thiệu nghiệp vụ 
thanh toán quốc tế; các phương thức 
thanh toán quốc tế và một số trường hợp 
cụ thể. 

 Chương IV giới thiệu nghiệp vụ kinh 
doanh ngoại hối, trong đó nêu rõ sự ra đời 
và phát triển nghiệp vụ kinh doanh ngoại 
hối; khái niệm về tiền mạnh và các loại 
tiền trong giao dịch tiền tệ quốc tế, các 
quan hệ tiền tệ quốc tế, hoạt động kinh 
doanh ngoại hối của ngân hàng, các 
nhiệm vụ của thị trường hối đoái, các loại 
nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu trên thị 
trường hối đoái, thị trường ngoại hối phái 
sinh. 

Hải hà 


